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Mở đầu 
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Khi tham gia vào hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam nói chung, Tổng công ty Giấy Việt Nam (TCTGVN) nói 
riêng gặp rất nhiều khó khăn, năng lực cạnh tranh (NLCT) thấp. 

Thực hiện các cam kết trong AFTA, thuế nhập khẩu các sản phẩm giấy từ 
mức 40-50% đã giảm xuống còn 5% từ năm 2006 và mức 0% từ tháng 6 năm 
2008. Thực hiện cam kết trong WTO, thuế nhập khẩu các sản phẩm giấy cũng 
giảm xuống mức tương đối thấp (từ tháng 9 năm 2008 là 20-25% ). Trong điều 
kiện rỡ bỏ dần hàng rào thuế quan và mở rộng quyền tự do kinh doanh cho các 
DN trong và ngoài nước theo lộ trình hội nhập, các sản phẩm giấy nước ngoài 
được nhập khẩu tương đối dễ dàng vào trong nước, các công ty giấy nước ngoài 
cũng dễ dàng vào trong nước đầu tư sản xuất, kinh doanh. Quá trình đó làm cho 
sự cạnh tranh giữa giấy nội và giấy ngoại nhập, giữa công ty giấy trong nước và 
công ty giấy nước ngoài ngày càng gay gắt.  

Công nghệ sản xuất giấy nước ta lạc hậu so với các nước trong khu vực 
như Trung Quốc, Indonesia từ 20 đến 25 năm. Đây là một trong những nguyên 
nhân quan trọng dẫn đến chất lượng các sản phẩm giấy thấp, năng suất lao động 
thấp, giá thành cao. Hiện nay các DN ngành Giấy nói chung, TCTGVN nói 
riêng gặp nhiều khó khăn như: thiếu vốn để đầu tư các dự án mới, không có 
vùng nguyên liệu ổn định, vòng quay vốn chậm… Những năm gần đây lạm phát 
cao, giá các nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, điện, than… tăng nhanh làm 
cho không ít DN không có lãi hoặc lợi nhuận thấp. 

Ngành Giấy có vai trò rất quan trọng không chỉ về kinh tế mà cả về văn 
hoá, xã hội, môi trường… Chính vì vậy, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo và đề 
ra chiến lược phát triển ngành Giấy. Trong thời gian qua, chính sách của Nhà 
nước đã có tác động tích cực làm nâng cao NLCT của các DN ngành Giấy nói 
chung, TCTGVN nói riêng. Bên cạnh đó, các chính sách này còn có những hạn 
chế nhất định, chưa phù hợp với thực tế và chưa phù hợp với bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế của đất nước, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, môi 
trường kinh doanh, hạn chế động lực sản xuất kinh doanh, chưa tạo điều kiện 
thuận lợi để các DN ngành Giấy cũng như TCTGVN nâng cao năng lực cạnh 
tranh. Ngoài ra, cũng phải nói rằng TCTGVN và các DN khác chưa thực sự phát 
huy tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cao NLCT. 

Trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về tài chính DN, 
NLCT của DN, song chưa có công trình nào nghiên cứu về việc sử dụng các giải 
pháp nhằm nâng cao NLCT của TCTGVN.  

Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp tài chính nhằm 
nâng cao NLCT của TCTGVN là một đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Xuất phát từ lý 
do đó, tác giả luận án lựa chọn đề tài: “Giải pháp tài chính nâng cao năng lực 
cạnh tranh của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế” là cần thiết và rất có ý nghĩa. 
2. Mục đích nghiên cứu của luận án     
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 Các mục đích nghiên cứu chính của luận án là: 
 - Nghiên cứu vai trò của tài chính đối với việc nâng cao NLCT của các 
DN nói chung. 
 - Đánh giá thực trạng NLCT của TCTGVN cũng như thực trạng sử dụng 
các biện pháp tác động đến NLCT của TCTGVN. 
 - Đưa ra các giải pháp (chủ yếu là các giải pháp liên quan đến tài chính) từ 
phía Chính phủ và từ phía TCTGVN nhằm nâng cao NLCT của TCTGVN. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 * Đối tượng nghiên cứu 
 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là NLCT của TCTGVN, tập trung vào 
giai đoạn Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

* Phạm vi nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu chủ yếu là vai trò của các giải pháp tài chính từ phía 

Chính phủ như giải pháp về thuế, đầu tư, tín dụng, tỷ giá hối đoái và một số giải 
pháp từ phía TCTGVN như giải pháp huy động vốn; sử dụng vốn tài sản; phân 
phối lợi nhuận, quản lý chi phí kinh doanh nhằm nâng cao NLCT của TCTGVN. 
Vì vậy, việc đánh giá thực trạng NLCT của TCTGVN cùng với việc nghiên cứu 
tác động của các giải pháp tài chính đến NLCT của TCTGVN là rất cần thiết.  

Luận án nghiên cứu NLCT của TCTGVN trong mối quan hệ với ngành 
Giấy Việt Nam. Trong đó, luận án khảo sát lấy số liệu ở một số công ty điển 
hình như văn phòng TCTGVN (Công ty Giấy Bãi Bằng trước đây), Công ty Giấy 
Việt Trì, Công ty Giấy Tân Mai, Công ty Giấy Đồng Nai…  

Về thời kỳ nghiên cứu, luận án tập trung vào thời kỳ nền kinh tế và ngành 
Giấy Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Về cơ bản thời kỳ 
nghiên cứu tính từ năm 2001 là năm Việt Nam bắt đầu bỏ hạn ngạch nhập khẩu, 
chuẩn bị giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm giấy trong AFTA đến năm 2007. 
4. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu  
 * Về lý luận 
 Luận án đã hệ thống hoá và góp phần phát triển, bổ sung thêm những vấn 
đề lý luận cơ bản về NLCT của DN và việc sử dụng các giải pháp tài chính 
nhằm nâng cao NLCT của DN. 
 * Về thực tiễn 

- Luận án đã khái quát, phân tích thực trạng NLCT của TCTGVN cũng 
như vai trò của tài chính đối với việc nâng cao NLCT của các DN nói chung, 
của TCTGVN nói riêng. 

- Luận án đã đề xuất các giải pháp (chủ yếu là giải pháp tài chính) nhằm 
nâng cao NLCT của TCTGVN. 
5. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 
luận án được chia thành ba chương: 
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Chương 1  
cạnh tranh  và vai trò của tàI chính trong việc nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
 
1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của DN trong nền kinh tế thị 
trường (KTTT) 
   1.1.1 Cạnh tranh 
      1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 

Luận án đưa ra một số khái niệm cạnh tranh và rút ra khái niệm tổng quát, 
trong đó nhấn mạnh đến sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm chiếm lĩnh 
thị trường, giành lấy khách hàng…thu được nhiều lợi nhuận… 

Cạnh tranh là sản phẩm riêng có của nền KTTT, bởi vì chỉ có trong nền 
KTTT, các DN mới phải ganh đua nhau thực sự để tồn tại và phát triển.  
      1.1.1.2 Phân loại cạnh tranh 

Cạnh tranh được phân thành nhiều loại dựa trên các tiêu thức khác nhau 
tuỳ theo mục đích nghiên cứu, ví dụ như: dựa vào chủ thể kinh tế tham gia thị 
trường, dựa vào phạm vi lãnh thổ…  
      1.1.1.3 Cạnh tranh và độc quyền  

Theo quy luật chung cạnh tranh lại luôn có xu hướng dẫn tới độc quyền. 
Hậu quả của độc quyền là gây thiệt hại cho người tiêu và xã hội. Tuy vậy, 
không phải lúc nào độc quyền cũng đưa đến những tác động xấu. Do vậy, Nhà 
nước cần hạn chế sự độc quyền và kiểm soát độc quyền sao cho vừa kiểm soát 
được các ngành trọng yếu vừa tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi, 
thúc đẩy DN tự do cạnh tranh phát triển.   
   1.1.2 Năng lực cạnh tranh của DN 
      1.1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của DN 
 NLCT được chia thành 3 cấp độ: NLCT quốc gia, NLCT của DN và 
NLCT của sản phẩm, dịch vụ. Do phạm vi nghiên cứu có hạn luận án chỉ tập 
trung nghiên cứu NLCT của DN 
 Nâng cao NLCT của DN là một trong những nhân tố quan trọng quyết 
định đến việc nâng cao NLCT quốc gia.  
      1.1.2.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của DN 

 Để đánh giá NLCT của DN người ta thường dựa vào các tiêu chí sau đây: 
- Thị phần của DN  trên thị trường 
- Lợi nhuận của DN  
- Chất lượng sản phẩm 
- Giá cả sản phẩm  
- Thương hiệu và tổ chức kênh phân phối  

      1.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN   
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của DN, chúng có thể được chia 

thành hai nhóm lớn: 



 6

* Các yếu tố nội tại của DN như: Chiến lược kinh doanh của DN, trình độ 
khoa học công nghệ, khả năng tài chính của DN, quy mô của DN, năng suất lao 
động và chi phí kinh doanh của DN,... 

Các DN có thể tác động trực tiếp đến các yếu tố nội tại của mình nhằm 
nâng cao NLCT của DN 

* Các yếu tố bên ngoài DN như: Môi trường vật chất - kinh tế, môi trường 
pháp luật và thể chế, môi trường quốc tế... 

Đây là những yếu tố có tầm vĩ mô, Nhà nước, cả xã hội cùng chung tay 
giải quyết thì mới có thể tạo ra môi trường thuận lợi, nhất là môi trường kinh 
doanh, nhằm nâng cao NLCT cho DN  
1.2 Vai trò của tài chính trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN 
ngành Giấy trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế  
   1.2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
      1.2.1.1 Tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) 

Có thể hiểu thực chất hội nhập KTQT là phát triển kinh tế quốc gia trong 
sự cạnh tranh với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngày nay hội 
nhập KTQT là xu thế tất yếu 
      1.2.1.2 Một số nội dung hội nhập kinh tế của Việt Nam trong các thể chế 
khu vực và quốc tế  

(i) Nội dung cơ bản của CEPT/AFTA; (i) Nội dung cơ bản của APEC; (iii) 
Nội dung cơ bản liên quan đến cam kết gia nhập WTO. 
 Hội nhập KTQT là tất yếu. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, hội 
nhập KTQT cũng có thể đưa đến những thách thức không nhỏ. Các quốc gia cần 
xây dựng chiến lược hội nhập hợp lý để vừa tận dụng được cơ hội vừa có thể 
vượt qua khó khăn, thách thức. 
       1.2.1.3 Cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc nâng 
cao năng lực cạnh tranh của DN ngành Giấy 

- Những cơ hội chủ yếu là mở rộng thị trường xuất khẩu, được hưởng một 
cơ chế giải quyết tranh chấp công bằng, tiếp thu học hỏi kinh nghiệm của nước 
ngoài... 

- Những khó khăn, thách thức chủ yếu là sức ép cạnh tranh ngày càng 
quyết liệt trên thị trường nội địa, chịu nhiều tác động bất lợi khi thị trường thế 
giới có nhiều biến động... 
   1.2.2 Tài chính trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN  
      1.2.2.1 Tài chính vĩ mô trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN 

Các giải pháp tài chính vĩ mô có vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
NLCT của DN, chẳng hạn như: 

- Vai trò của giải pháp về thuế tác động trên các mặt sau: giảm chi phí cho 
các DN, tăng tích cho DN thông qua tỷ lệ giữa phần nộp ngân sách Nhà nước 
(NSNN) và phần để lại cho DN, định hướng sự phát triển của DN, gây sức ép 
buộc các DN phải nỗ lực vươn lên giành thắng lợi trong cạnh tranh... 
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- Vai trò của giải pháp đầu tư từ NSNN thể hiện trên các mặt sau: Xây 
dựng hạ tầng kinh tế – xã hội như đường xá, cầu cống, hệ thống thông tin liên 
lạc, hệ thống tài chính – ngân hàng,…tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi 
cho DN tiết kiệm chi phí đầu vào, định hướng một số ngành phát triển để hạ giá 
thành sản phẩm ở DN thuộc ngành khác, đầu tư cho khoa học công nghệ, giáo 
dục đào tạo… sẽ thuận lợi cho DN nâng cao NLCT  

- Vai trò của  giải pháp về tín dụng Nhà nước thể hiện qua việc bổ sung 
nguồn vốn thiếu hụt cho DN, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các 
dự án gặp khó khăn...  

- Vai trò của giải pháp về tỷ giá hối đoái là góp phần tăng trưởng kinh tế, 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra môi trường cạnh tranh thuận lợi cho DN...  
      1.2.2.2 Tài chính vi mô trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN 
 a. Vai trò của giải pháp huy động vốn cho DN 
 Việc huy động vốn có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc nâng cao 
NLCT của DN, bởi vì nó góp phần đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho DN, 
đáp ứng nhu cầu đầu tư mới, đổi mới công nghệ, đảm bảo các chi phí cần thiết 
để quảng bá, phát triển thương hiệu... 

Các nguồn vốn mà DN có thể huy động:   
 - Nguồn vốn Nhà nước: nguồn vốn này có xu hướng giảm dần 
 - Nguồn vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng: Hiện nay đây là 
nguồn vốn quan trọng nhất đối TCTGVN nói riêng, các DN nói chung. 

- Nguồn vốn từ thị trường chứng khoán (TTCK): Nguồn vốn này có vai trò 
ngày càng quan trọng cùng với quá trình cổ phần hoá DN và niêm yết trên 
TTCK 

- Nguồn vốn tín dụng thương mại: Nguồn vốn này thường có chi phí sử 
dụng vốn thấp  

- Nguồn vốn từ các tổ chức phi ngân hàng: Nhất là nguồn vốn của các 
công ty tài chính có vai trò ngày càng quan trọng, góp tìm kiếm, phần khơi 
thông các nguồn vốn trong nội bộ các tập đoàn, tổng công ty và các nguồn vốn 
bên ngoài với lãi suất hợp lý  

- Nguồn vốn từ khai thác nội bộ: Khai thác nguồn vốn này sẽ phát huy tốt 
hơn nội lực, bổ sung vốn cho DN với điều kiện không phức tạp   

- Nguồn vốn liên doanh, liên kết: Khai thác tốt nguồn vốn này sẽ tập hợp 
được nhiều vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các tổ chức, DN trong xã 
hội cùng đầu tư những dự án lớn mà một DN khó thực hiện được 

- Nguồn vốn ODA: Nguồn vốn này có lãi suất thấp, thời hạn dài, phù hợp 
với những dự án mà thời gian đầu tư dài, lợi nhuận không lớn như trồng rừng, 
sản xuất bột giấy…     

b. Vai trò của giải pháp sử dụng vốn, tài sản 
Việc sử dụng vốn, tài sản ở DN có ảnh hưởng rất lớn đến NLCT của DN, 

cụ thể là: 
- DN sử dụng hợp lý vốn, tài sản thì sẽ đầu tư đúng hướng vào những mặt 

hàng có thể cạnh tranh tốt 
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- DN sử dụng hợp lý vốn, tài sản thì có thể tiết kiệm vốn, tài sản, làm 
giảm chi phí sử dụng vốn, tăng khả năng sinh lời của vốn, tài sản, tăng tích luỹ 
và làm nâng cao NLCT của DN. 

c. Vai trò của giải pháp phân phối lợi nhuận 
Việc phân phối lợi nhuận có ảnh hưởng đến NLCT của DN như: 
- Đảm bảo một tỷ lệ hợp lý lợi nhuận để lại để tái đầu tư, nhằm mở rộng 

quy mô kinh doanh. 
- Đảm bảo có một phần đóng góp cho NSNN. Trên cơ sở đó, Nhà nước sử 

dụng NSNN để đầu tư cho cơ sở hạ tầng tốt hơn và môi trường kinh doanh thuận 
lợi hơn cho các DN, từ đó góp phần giảm chi phí cho các DN thì cũng làm tăng 
NLCT của các DN. 

- Đảm bảo hài hoà lợi ích của DN, lợi ích của các cổ đông và lợi ích của 
người lao động trong DN. Khuyến khích các cổ đông đầu tư vào DN, khuyến 
khích, động viên người lao động tích lao động sản xuất, gắn bó với DN. 

d. Vai trò của giải pháp quản lý chi phí kinh doanh (KD) 
Chi phí KD bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) và chi phí hoạt 

động tài chính. Tiết kiệm chi phí kinh KD có vai trò quan trọng như: 
- Giảm chi phí KD trực tiếp làm tăng lợi nhuận từ đó làm tăng NLCT của 

DN. 
- Giảm chi phí KD, DN có thể đưa ra giá bán cạnh tranh hơn đối thủ làm 

thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng thị phần của DN.  
- Giảm chi phí KD góp phần tiết kiệm vốn KD, mở rộng sản xuất tăng quy 

mô KD cũng làm nâng cao NLCT của DN 
1.3 Kinh nghiệm về sử dụng các giải pháp tài chính của các nước trong việc 
nâng cao năng lực canh tranh của doanh nghiệp ngành giấy 
   1.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc 
 Một số kinh nghiệm của Chính phủ Trung Quốc như: Chính sách tài chính 
linh hoạt, tập trung nguồn lực để tạo ra những tập đoàn lớn, tăng cường đầu tư 
nước ngoài và đổi mới khoa học - công nghệ... Ngoài ra, luận án cũng chỉ ra một 
số kinh nghiệm của công ty Giấy Cửu Long, Trung Quốc  
   1.3.2 Kinh nghiệm của Indonesia 
 Một số kinh nghiệm của Chính phủ Indonesia như: Khuyến khích đầu tư 
nước ngoài, chính sách tín dụng thuận lợi cho doanh nghiệp, đầu tư quy mô lớn, 
bố trí vùng nguyên liệu tập trung, chú trọng bảo vệ môi trường... 
   1.3.3 Bài học kinh nghiệm đối với Chính phủ và TCTGVN 
      1.3.3.1 Bài học đối với Chính phủ Việt Nam 

Một là, giảm dần sự bao cấp, với những DN gặp khó khăn có thể áp dụng 
các hình thức trợ cấp có thời hạn không bị cấm 

Hai là, thu hút vốn đầu tư cho các dự án ngành Giấy từ nhiều nguồn, trong 
đó chú trọng nguồn vốn huy động qua TTCK và vốn của nhà đầu tư nước ngoài. 

Ba là, có chính sách ưu đãi các nhà đầu tư nước ngoài để thu hút nguồn 
vốn lớn, tiếp thu công nghệ tiên tiến, học hỏi phương pháp quản lý hiệu quả.  
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Bốn là, phát triển ngành Giấy gắn liền với đầu tư vùng nguyên liệu.  
Năm là, đa dạng hoá nguồn nguyên liệu. Sử dụng rộng rãi các nguyên liệu 

như giấy loại, nguyên liệu phi gỗ như tre, nứa, rơm rạ, bã mía…  
Sáu là, phát triển ngành Giấy nhưng đề cao vấn đề bảo vệ môi trường.  

      1.3.3.2 Bài học đối với TCTGVN.. 
Một là, phát huy tính năng động, tự chủ, dám nghĩ, dám làm; tận dụng tối 

đa các nguồn lực có sẵn để phát triển sản xuất kinh doanh 
Hai là, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước bằng cách liên doanh 

với các đối tác nước ngoài, cổ phần hoá DN, niêm yết trên TTCK 
 Ba là, coi trọng yếu tố con người nhằm nâng cao trình độ quản lý, trình độ 
tay nghề của người lao động, xây dựng văn hoá DN.  
 Bốn là, không ngừng cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ mới.  
 Năm là, có ý thức bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.  
 Tóm lại, trong chương 1, tác giả đã tập trung phân tích một số lý luận cơ 
bản có liên quan đến NLCT của DN, khẳng định vai trò của các giải pháp tài 
chính trong việc nâng cao NLCT của DN. Đồng thời nêu lên các bài học kinh 
nghiệm đối với Chính phủ và TCTGVN.  
 

Chương 2 
Thực trạng sử dụng các giảI pháp tàI chính trong việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty giấy 

việt Nam trong thời gian qua 
 

2.1 Tổng quan về ngành giấy và tổng công ty giấy Việt Nam 
   2.1.1 Vai trò của ngành Giấy trong nền kinh tế 
 Ngành Giấy có vai trò rất quan trọng thể hiện trên những điểm sau đây: 
       - Ngành Giấy thúc đẩy các ngành kinh tế và nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh hơn. 

- Ngành Giấy tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người 
       - Ngành Giấy góp phần cho sự nghiệp phát triển văn hoá, giáo dục và 
tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước 

- Ngành Giấy góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp 
phần xoá đói giảm nghèo ở những vùng sâu, vùng xa 
   2.1.2 Đặc điểm ngành Giấy  
     - Đầu tư phát triển ngành Giấy gắn liền với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 
 - Hiệu quả đầu tư chỉ thực sự phát huy sau thời gian dài 
 - Độ rủi ro cao 
 - Suất đầu tư cao, nhu cầu vốn lớn, thời gian thu hồi vốn chậm 
 - Sự phát triển của ngành Giấy gắn liền với vấn đề môi trường 
   2.1.3 Quá trình phát triển của ngành Giấy thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay) 
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 Giai đoạn 1986 – 1991, là thời kỳ đình trệ nhất của ngành Giấy, nhất là 
khu vực giấy địa phương. Nguyên nhân của sự khủng hoảng này có nhiều. Nhà 
nước không đủ sức và không thể duy trì mãi cơ chế quản lý tập trung bao cấp.  
 Giai đoạn 1991 đến nay, nền kinh tế mới chuyển mạnh sang cơ chế thị 
trường, các xí nghiệp mới từng bước phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm, năng động, đi vào đổi mới thiết  bị và công nghệ sản xuất, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu thị trường 
   2.1.4 Quá trình phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam những năm qua 
      2.1.4.1 Quá trình hình thành và phát triển  
 Thực hiện Quyết định số 91/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
29/8/1995, Tổng công ty Giấy Việt Nam làm được thành lập với tên viết tắt 
tiếng Anh là VINAPIMEX. Thực hiện chủ trương chuyển đổi tổng công ty Nhà 
nước, từ ngày 01/7/2005, TCTGVN bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty mẹ 
- công ty con theo Quyết định số 29/2005/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.     
      2.1.4.2 Tình hình sản xuất- kinh doanh của TCTGVN qua các thời kỳ 
 - Thời kỳ 1991- 1995, sản xuất - kinh doanh của TCTGVN có bước phát 
triển nhanh. TCTGVN đã đáp ứng đủ giấy in, giấy viết cho nhu cầu học tập nên 
đã chặn đứng được “cơn sốt thiếu giấy viết và sách giáo khoa” mỗi khi vào năm 
học mới, ổn định được giá của 3 mặt hàng giấy (in, viết, in báo).  

- Thời kỳ 1996 – 2000, chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt. Các mặt 
hàng giấy thông thường đáp ứng tương đối tốt nhu cầu trong nước. TCTGVN đã 
khẳng định được vai trò là tổ hợp kinh tế chủ đạo của ngành Giấy Việt Nam: 
cung cấp hơn 80% các sản phẩm nhạy cảm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội 
như giấy in, giấy viết, giấy in báo 

- Thời kỳ từ năm 2001 đến nay, cùng với quá trình hội nhập ngày càng 
sâu, rộng của nền kinh tế, TCTGVN có nhiều nỗ lực song còn nhiều khó khăn, 
thách thức. 

+ Về kết quả kinh doanh. Từ năm 2003 đến năm 2005, TCTGVN bị lỗ 
lớn, từ năm 2006, đã giảm lỗ và có lãi 

+ Về tốc độ tăng trưởng. Từ năm 2002 đến năm 2006 tăng trưởng của 
TCTGVN thấp hơn so với toàn ngành. Từ năm 2007, TCTGVN đã lấy lại đà tăng 
trưởng.  

+ Về vấn đề cạnh tranh với các đối thủ. Qúa trình hội nhập kinh tế quốc  
tế và tự do hoá kinh doanh dẫn đến TCTGVN có ngày càng nhiều đối thủ cạnh 
tranh cả trong nước và nước ngoài.  

+ Về thị trường xuất khẩu. Một số thị trường xuất khẩu của TCTGVN là 
Mỹ , Nhật Bản, tây nam Trung Quốc, Lào, Campuchia… 

+ Về quá trình cổ phần hoá (CPH) của TCTGVN. Đến năm 2008 hầu hết 
các công ty thành viên trong TCTGVN đã được CPH. Các công ty sau CPH đều 
phát triển tốt hơn 
2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Giấy Việt Nam 
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Nói chung, NLCT của ngành Giấy và TCTGVN còn thấp và chậm được 
cải thiện.   
   2.2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo 
các tiêu chí 
      2.2.1.1 Thị phần của Tổng công ty Giấy Việt Nam   

Thị phần của TCTGVN ở thị trường trong nước bị chia sẻ và có xu hướng 
giảm. Chứng tỏ NLCT của TCTGVN còn thấp 
      2.2.1.2 Lợi nhuận của TCTVGN  

Từ năm 2003 đến năm 2005, các chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 
của các công ty thuộc TCTGVN đều bị âm. Từ năm 2006, tình hình đã khá hơn, 
nhưng các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của TCTGVN vẫn thấp hơn của các đối thủ 
cạnh tranh như Công ty cổ phần (CTCP) Giấy Sài Gòn, CTCP Giấy Hải Phòng 
(HAPACO).  
      2.2.1.3 Chất lượng sản phẩm 

Có nhiều công ty thuộc TCTGVN được cấp chứng chỉ ISO 9001 về quản 
lý chất lượng. So với các DN trong nước, chất lượng sản phẩm của TCTGVN có 
cao hơn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các công ty nước ngoài trên nhiều chỉ 
tiêu cơ bản như: độ trắng, độ bền xé, độ đồng đều, sai số cho phép... 
      2.2.1.4 Giá cả sản phẩm 

Những năm qua do cắt giảm thuế nhập khẩu, nên giấy nhập khẩu có lợi về 
giá. Gía giấy trong nước đang cao dần so với giá giấy nhập khẩu (ngoại trừ mặt 
hàng giấy in báo). Điều này phản ánh phần nào NLCT của TCTGVN còn thấp.   
      2.2.1.5 Thương hiệu và tổ chức kênh phân phối   
 TCTGVN đã chú ý phát triển thương hiệu và tổ chức kênh phân phối để 
tạo dựng một hình ảnh đẹp về TCT và sản phẩm của TCT trong tâm lý khách 
hàng. Song, cái khó là thiếu kinh phí nên hiệu quả các các hoạt động quảng cáo 
tiếp thị chưa cao. Có những hoạt động tiếp thị cần thiết và hiệu quả như quảng 
cáo trên truyền hình, trên trang Web nhưng không có kinh phí duy trì 
   2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của TCTGVN  
 Một số yếu tố ảnh hưởng làm NLCT của TCTGVN còn ở mức thấp, điển 
hình là: 
      2.2.2.1 Các yếu tố nội tại của TCTGVN  
    - Chiến lược kinh doanh. TCTGVN gần đây mới bắt đầu chú ý xây dựng 
chiến lược kinh doanh, trong khi các đối thủ cạnh tranh như CTCP Giấy Sài 
Gòn, HAPACO đã có chiến lược kinh doanh bài bản từ khá lâu. Thiếu chiến 
lược kinh doanh dài hạn làm ảnh hưởng không tốt đến NLCT của TCTGVN 
trong cả ngắn hạn và dài hạn.   

-  Trình độ khoa học - công nghệ 
  Công nghệ sản xuất giấy và bột giấy của Việt Nam nói chung, của 
TCTGVN nói riêng khá lạc hậu so với khu vực và thế giới. Các chuyên gia đánh 
giá nếu thang điểm là 10 thì ngành Giấy Việt Nam chỉ có thể ở mức 2,5 điểm. 
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Công nghệ chưa tiên tiến kéo theo chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm 
không cao… làm NLCT của TCTGVN còn thấp   
   - Khả năng tài chính  
  Nói chung khả năng tài chính của TCTGVN còn yếu do thời gian hoạt 
động chưa dài, chưa tích tụ được nhiều vốn. Hơn nữa, do chất lượng sản phẩm 
chưa cao, năng suất lao động thấp làm cho chi phí ở mức cao,… do đó lợi nhuận 
thấp, thậm chí một số đơn vị trong TCTGVN bị lỗ trong một số năm. Khả năng 
tài chính yếu làm cản trở rất nhiều đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của 
TCTGVN  

Khó huy động vốn, trong khi nhu cầu vốn đầu tư rất lớn đã làm chậm 
nhiều dự án đầu tư của TCTGVN. Căn cứ quyết định phê duyệt quy hoạch phát 
triển ngành Giấy, từ năm 1996 đến năm 2005, TCTGVN đã triển khai 7 dự án 
nhóm A, với tổng mức đầu tư 8.951 tỷ đồng và 9 dự án nhóm B với tổng mức 
mức đầu tư là 729,3 tỷ đồng. Tuy nhiên do nhu cầu vốn đầu tư lớn, TCTGVN lại 
thiếu vốn, nên chủ yếu phải vay thương mại (chiếm trên 90% tổng mức đầu tư 
các dự án). Các dự án này triển khai rất chậm do gặp rất nhiều vướng mắc.  

Vốn vay chiếm tỷ trọng cao làm chi phí lãi vay cao, hiệu quả kinh doanh 
thấp. Một số dự án đi vào sản xuất, sản phẩm có khả năng thay thế hàng nhập 
khẩu, nhưng do chi phí khấu hao cơ bản và lãi vay vốn đầu tư tính vào giá thành 
quá cao nên hiệu quả kinh doanh của đơn vị trong những năm đầu rất thấp, 
không đủ nguồn trả nợ vốn vay tín dụng và các ngân hàng từ chối cho vay vốn 
lưu động làm cho những đơn vị này gặp rất nhiều khó khăn, điển hình là Công 
ty Giấy Việt Trì,  Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ.  
   - Quy mô doanh nghiệp 
 Phần lớn các công ty trong TCTGVN có quy mô lớn hơn các DN ngoài 
TCTGVN. Tuy nhiên, so với khu vực và thế giới thì quy mô các đơn vị trong 
TCTGVN còn rất nhỏ bé.  

Biểu đồ 2.1: Quy mô công suất bình quân hiện tại của các doanh nghiệp 
sản xuất bột giấy và giấy tại các nước trong khu vực và thế giới 

Đơn vị: 1000 tấn/năm 

4,69        4,943

136

370

83

159

65,15

145
80

180

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Vietnam Indonesia Thailand Malaysia The World

Paper
Pulp

 



 13

Quy mô quá nhỏ bé làm cho các DN của ngành Giấy Việt Nam cũng như  
của TCTGVN không thể có hiệu quả kinh tế nhờ quy mô, khó khăn trong việc 
xử lý môi trường và làm chi phí kinh doanh cao… làm ảnh hưởng xấu đến 
NLCT 
   - Năng suất lao động và chi phí kinh doanh 
 + Năng suất lao động của các công ty thuộc TCTGVN thấp. Do sử dụng 
quá nhiều lao động để tạo ra một sản lượng không lớn nên năng suất lao động 
của TCTGVN thấp, chỉ bằng 1/6 so với công ty của Nhật Bản   

+ Đối với việc trồng rừng nguyên liệu thì năng suất cũng thấp. Năng suất 
trồng rừng ở Việt Nam chỉ bằng 2/3 so với Indonesia. Do năng suất thấp nên cần 
diện tích rừng nguyên liệu rất lớn để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu. 
 + Năng suất lao động thấp vì công nghệ lạc hậu cùng với quản lý kém làm 
cho chi phí sản xuất của TCTGVN cao. Do công nghệ lạc hậu, quản lý còn kém 
nên chi phí về hoá chất, năng lượng, lao động còn chiếm tỷ trọng cao trong giá 
thành. Những năm gần đây, do lạm phát cao, các chi phí đầu vào như bột giấy 
nhập khẩu, xăng, dầu, than...liên tục tăng làm chi phí tăng, ảnh hưởng không tốt 
đến NLCT của TCTGVN 
    -  Trình độ quản lý và trình độ người lao động 

+ Trình độ quản lý doanh nghiệp 
Trình độ quản lý của TCTGVN chưa tốt, còn xảy ra tình trạng lãng phí vật 

tư, tiền vốn. So với các đối thủ cạnh tranh như CTCP Giấy Sài Gòn, HAPACO 
thì quản lý của TCTGVN còn chưa chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao.   
 + Trình độ người lao động 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của các công ty trong TCTGVN chưa cao. Đặc 
biệt cơ cấu lao động còn bất hợp lý: lao động trình độ cao đẳng, trung cấp và 
công nhân bậc cao thiếu khá nhiều. Sử dụng lao động không hiệu quả, trình độ 
lao động chưa cao, cơ cấu lao động bất hợp lý… làm cho năng lực cạnh tranh 
của TCTGVN còn ở mức thấp 
   -  Văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp 

Xây dựng văn hoá DN là một hoạt động nhằm quản trị DN. Song, ở 
TCTGVN hoạt động này gần đây mới được quan tâm và chưa có nhiều tác dụng 
trong việc định vị thương hiệu, hình ảnh của TCTGVN trong tâm trí khách hàng 
       2.2.2.2 Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới NLCT của 
TCTGVN nói riêng, các DN nói chung  

Một là, đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng. Hai là, cơ sở hạ tầng kinh tế 
còn chưa phát triển. Ba là, môi trường kinh doanh chậm được cải thiện 

Môi trường kinh doanh còn nhiều bất lợi càng làm NLCT của các DN 
nói chung, TCTGVN nói riêng chậm được cải thiện 
      2.2.2.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của TCTGVN 
 - Điểm mạnh: TCTGVN có những thuận lợi nhất định về nguồn nguyên 
liệu do điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi; TCTGVN tập hợp được đội ngũ lao 
động có trình độ tốt nhất ngành Giấy Việt Nam.  
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 - Điểm yếu: Một trong những điểm yếu lớn nhất của TCTVGN là khó 
huy động vốn; việc trồng rừng nguyên liệu triển khai chậm; công nghệ của 
TCTGVN còn thấp hơn các đối thủ dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao; 
quy mô các nhà máy giấy còn nhỏ bé nên không phát huy được hiệu quả kinh 
tế nhờ quy mô. 
 - Cơ hội: Thị trường trong nước lớn, nhu cầu đang tăng nhanh; học hỏi 
kinh nghiệm, công nghệ, cách quản lý và liên doanh, liên kết với các công ty 
giấy quốc tế; thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế, trước hết là thị trường 
các nước trong khu vực  
 - Thách thức: Việc cắt giảm thuế quan và mở cửa thị trường theo cam kết 
trong AFTA và WTO làm cho mức độ cạnh tranh tăng quyết liệt hơn. 
2.3 Thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính trong việc nâng cao năng lực 
cạnh tranh của Tổng công ty Giấy Việt Nam        
   2.3.1 Giải pháp tài chính vĩ mô   
      2.3.1.1 Giải pháp về thuế 
    -  Thuế xuất, nhập khẩu. Thuế xuất, nhập khẩu một mặt tạo ra động lực 
cho sự phát triển, nâng cao NLCT của các DN ngành Giấy và TCTGVN, mặt 
khác, chưa làm giảm đáng kể chi phí về thuế của các DN này, nên gánh nặng tài 
chính của các DN còn lớn. Điều này lại ảnh hưởng không tốt đến NLCT của DN  
        -  Thuế giá trị gia tăng (VAT). Hiện nay các mặt hàng giấy đều chịu thuế 
suất thuế VAT là 10%, trừ mặt hàng giấy in báo (5%). Thuế VAT áp dụng với 
sản phẩm của ngành Giấy cũng tương tự như sản phẩm của các ngành có nhiều 
thuận lợi như viễn thông, thương mại, dịch vụ... Điều này dẫn đến các DN ngành 
Giấy phải chịu những tác động bất lợi trong cạnh tranh. 
       -  Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  

Một là, thuế suất thuế TNDN còn cao. Hai là, chưa có sự phân biệt về 
nghĩa vụ thuế TNDN giữa DN quy mô lớn, thu nhập cao và DN quy mô nhỏ, thu 
nhập thấp. Ba là, có sự ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư, song, 
chưa hợp lý .  
      2.3.1.2 Giải pháp về đầu tư từ ngân sách Nhà nước 
     a. Những tác động tích cực 

- Góp phần hiện đại hoá trang thiết bị-công nghệ, nâng cao trình độ nguồn 
nhân lực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường  

- Góp phần quy hoạch vùng nguyên liệu giấy, nghiên cứu giống cây 
nguyên liệu mới, lập các dự án sản xuất bột giấy và giấy, xây dựng cơ sở hạ 
tầng 
      - Góp phần giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho TCTGVN    

b. Những tồn tại 
  - Nhà nước chưa đánh giá đúng vai trò của ngành Giấy nên việc đầu tư 
chưa đúng tầm 
 - Đầu tư của Nhà nước cho ngành Giấy và TCTGVN còn  nhỏ bé so với 
nhu cầu  
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 - Thủ tục đầu tư của Nhà nước còn phức tạp, việc đầu tư chậm trễ, kéo dài 
- Sự hỗ trợ của Nhà nước về xúc tiến thương mại, đầu tư...chưa đáng kể            

      2.3.1.3 Giải pháp về tín dụng Nhà nước 
    -  Những tác động tích cực: 

Một là, tạo điều kiện để các dụ án lớn có thể thực hiện được.  
Hai là, góp phần giảm chi phí khi các dự án chưa đi vào hoạt động, chưa 

có sản phẩm, doanh thu    
 -  Những tồn tại:  

Một là, thủ tục còn phiền hà, phức tạp, chi phí ngầm còn lớn. 
Hai là, mức độ ưu đãi còn thấp so với mức độ khó khăn của DN 
Tình hình kinh doanh của TCTGVN còn nhiều khó khăn thể hiện ở các 

chỉ số tài chính ở bảng 2.1  
Bảng 2.1:  So sánh các chỉ số tài chính của các công ty Giấy Bãi Bằng, Tân 

Mai, Đồng Nai và đối thủ cạnh tranh 

Công ty  Bãi 
Bằng 

 

Công ty 
Đồng Nai 

 

Công ty Tân 
Mai 

 

CTCP 
Giấy 
Sài 

Gòn 

 
Các chỉ số 

Mức 
chuẩn 

so 
sánh 

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2006 
Lợi nhuận 
trước thuế/ 
Vốn chủ sở 

hữu (%) 

9,15 9,01 5,48 (2,16) 6,8 (0,71) 3,3 13,5 

Vòng quay 
vốn kinh 

doanh (lần) 
0,91 0,99 0,59 0,67 1,32 0,69 0,86 0,5 

Số ngày 
một vòng 
quay hàng 

tồn kho 
(ngày) 

55 211 201 245 90,2 163 222,4 113,4

Tài 
s¶n/Vèn 

chủ sở hữu 
2 1,81 2,46 4,52 2,97 3,7 3,49 3,82 

Nî/Vèn 
chủ sở hữu  

1 0,81 1,46 3,52 1,97 2,7 2,49 2,82 

Khả năng 
thanh toán 

nhanh 
0,61 0,51 1,19 0,19 0,48 0,33 0,27 0,31 

Ghi chú: Các mức chuẩn so sánh trên được lấy theo mức trung bình của 
các công ty quốc tế hoạt động trong ngành sản xuất bột giấy và giấy. 
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      2.3.1.4 Giải pháp về tỷ giá hối đoái 
 Chính sách tỷ giá trong những năm vừa qua mang lại hiệu quả to lớn cho 
nền kinh tế nói chung, tuy nhiên đối với các DN ngành Giấy cũng như 
TCTGVN, do phải nhập khẩu nhiều đầu vào nên tỷ giá tăng đã làm tăng đáng kể 
chi phí và làm giảm NLCT của các DN này. 
   2.3.2 Giải pháp tài chính vi mô 
      2.3.2.1 Giải pháp về huy động vốn  
 a. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp.  

Nguồn vốn từ NSNN có vai trò quan trọng đối với TCTGVN. Tuy vậy, do 
Nhà nước chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của TCTGVN nên mức độ đầu tư 
thấp, không đúng tầm.  

b. Nguồn vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng 
* Những tác động tích cực 
- Nguồn vốn tín dụng ngân hàng  đã góp phần quan trọng, đáp ứng nhu 

cầu vốn cho các dự án 
- Nguồn vốn tín dụng ngân hàng là nguồn bổ sung vốn quan trọng cho các 

công ty trong TCTGVN.  
- Nguồn vốn tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng làm tăng tài sản, từ 

đó làm tăng năng lực sản xuất, tăng NLCT của  TCTGVN  
* Những tồn tại 
Một là, quan điểm đầu tư của ngân hàng chưa phù hợp với đặc thù của 

ngành Giấy.  
Hai là, lãi suất tăng dần, cùng với thủ tục đầu tư chậm chÔ làm tăng gánh 

nặng nợ nần cho DN.  
Ba là, thời gian vay ngắn, lãi suất tương đối cao nên các dự án khó thu xếp 

nguồn trả nợ.  
c. Nguồn vốn từ thị trường chứng khoán (TTCK)  
- Phát hành trái phiếu. Hình thức này có những ưu điểm nhất định. Song, 

TCTGVN hầu như chưa áp dụng hình thức này do các dự án của TCTGVN có 
lợi nhuận không cao 

- Phát hành cổ phiếu.  Các công ty thuộc TCTGVN sau CPH đã phát hành 
cổ phiếu và thu hút được nguồn vốn đầu tư đáng kể, nhờ đó mà có vốn đầu tư và 
các dự án lớn và từng bước nâng cao NLCT của các công ty này 

d. Nguồn vốn tín dụng thương mại. 
 Nguồn vốn này gồm: tín dụng thương mại trong nước và tín dụng thương 

mại nước ngoài. TCTGVN chưa khai thác tốt các nguồn vốn này 
e. Nguồn vốn từ các tổ chức phi ngân hàng. 
 Huy động vốn qua công ty tài chính có nhiều ưu điểm như đã phân tích 

trong chương 1. Tuy vậy, hiện nay TCTGVN chưa thành lập công ty tài chính. 
Đó là một hạn chế  

f. Nguồn vốn từ khai thác nội bộ. 
 Nguồn vốn này chủ yếu từ hai nguồn sau: 
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- Tạo lập vốn từ kết quả sản xuất kinh doanh của DN;  
- Vay vốn của cán bộ, công nhân viên.  
Hai nguồn vốn này còn nhỏ bé, nên chưa có ảnh hưởng đáng kể  
g. Nguồn vốn liên doanh, liên kết  
Phần vốn góp của TCTGVN trong các công ty liên doanh, liên kết chiếm 

30% đến 35%. Việc tham gia của TCTGVN trong các công ty liên doanh, liên 
kết đã góp  phần để các công ty này huy động thêm vốn đầu tư cùng sản xuất 
các sản phẩm  giấy, bột giấy đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao NLCT của 
các DN ngành Giấy trong nước.  

h. Nguồn vốn ODA 
Nguồn vốn ODA phù hợp với các dự án đầu tư thời gian dài như dự án của 

ngành Giấy. Thực tế TCTGVN hầu như chưa được sử dụng nguồn vốn này. 
Như vậy, việc huy động vốn của TCTGVN đã góp phần quan trọng đảm 

bảo nguồn vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc huy 
động vốn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng, cơ cấu vốn 
chưa hợp lý, tỷ trọng vốn chủ sở hữu hữu thấp, tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong 
tổng tài sản cũng ở mức thấp 
      2.3.2.2 Giải pháp về sử dụng vốn, tài sản             

a. Sử dụng vốn đầu tư 
Từ năm 1998 đến năm 2004, TCTGVN thực hiện 7 dự án đầu tư nhóm A, 

10 dự án nhóm B và 13 dự án nhóm C. Từ năm 2005 đến năm 2007, riêng công 
ty mẹ có tới 9 dự án nhóm B và C đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các dự án 
đã hoàn thành đã có tác động tích cực như: 

- Làm tăng đáng kể sản lượng bột giấy, giấy các loại, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu thị trường. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, sản phẩm giấy trong nước đã cạnh tranh 
tốt hơn với giấy ngoại nhập và thay thế dần giấy ngoại nhập. 

Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư chưa cao do các nguyên nhân: 
- Do đặc điểm đầu tư ngành Giấy: vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài, lợi 

nhuận không cao. 
- Do việc lập dự án, tính toán hiệu quả đầu tư chưa tốt.  
- Do không lường hết các biến động làm tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu 

tư.  
b. Sử dụng vốn cố định (VCĐ) 
Tình hình sử dụng VCĐ của TCTGVN giai đoạn 2003-2005 hiệu quả 

không cao. Từ năm 2006 đến tình hình kinh doanh tốt hơn nhiều, TCTGVN đã 
có lãi làm cho hệ số sinh lời của VCĐ tăng, hiệu suất sử dụng VCĐ cũng tăng 
lên. Nhưng so với đối thủ cạnh tranh là CTCP Giấy Sài Gòn thì hiệu quả sử dụng 
tài sản cố định (TSCĐ) còn thấp. 

Phương pháp tính khấu hao TSCĐ của TCTGVN cũng làm chi phí cao. 
Điều này càng làm cho giá thành sản phẩm ở mức cao, NLCT của sản phẩm 
thấp và DN thấp. 
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c. Sử dụng vốn lưu động (VLĐ)  
Do việc quản lý nguyên vật liệu, hàng tồn kho chưa tốt cùng với chính 

sách bán chịu sản phẩm làm cho hiệu quả sử dụng VLĐ chưa cao. Có thời điểm 
hàng tồn kho chiếm đến 63,37% vốn lưu động 
      2.3.2.3 Giải pháp về phân phối lợi nhuận  
 Do nhiều năm liền bị lỗ hoặc lợi nhuận thấp nên TCTGVN không có điều 
kiện để trích lập các quỹ DN. Việc phân phối lợi nhuận cũng chưa hợp lý nên 
phần lợi nhuận để lại để tái đầu tư không đáng kể. Điều này ảnh hưởng không 
tốt đến việc huy động vốn trên thị trường và ảnh hưởng không tốt đến NLCT của 
TCTVGN. 
      2.3.2.4 Giải pháp về quản lý  chi phí KD 
 TCTGVN đã có nỗ lực để giảm chi phí KD như cải tiến công nghệ…Tuy 
nhiên chi phí KD của TCT vẫn còn cao so với các đối thủ cạnh tranh, ảnh hưởng 
không tốt tới NLCT của TCTGVN 
2.4 Đánh giá thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính trong việc nâng cao 
NLCT của TCTGVN 
   2.4.1 Những kết quả đạt được 
      2.4.1.1 Đối với các giải pháp tài chính vĩ mô 
 Những kết quả chủ yếu là: tạo động lực và sức ép để TCTGVN phải nỗ lực 
nâng cao NLCT, giảm chi phí, tăng tích luỹ, nâng cao trình độ công nghệ, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh cho TCTGVN cũng như 
các DN nói chung. Từ đó nâng cao NLCT của những DN này. 
      2.4.1.2 Đối với các giải pháp tài chính vi mô  
 Huy động được một nguồn vốn nhất định, nhất là vốn tín dụng ngân hàng 
và các nguồn vốn khác trong xã hội để đầu tư các dự án mới, đầu tư công nghệ 
mới. Nhờ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, thúc đẩy tiêu thụ sản 
phẩm, nâng cao vị thế, thị phần và nâng cao NLCT của TCTGVN trên thị trường 
   2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân 
      2.4.2.1 Đối với các giải pháp tài chính vĩ mô 
 a. Những hạn chế 
 - Tạo ra sức ép cạnh tranh lớn, TCTGVN có những bất lợi trong cạnh 
tranh. 
 - Làm cho một số loại chi phí của TCTGVN ở mức cao dẫn đến lợi nhuận 
giảm, lợi nhuận giảm, tích luỹ ở mức thấp 
 - Việc đầu tư chưa đúng mức nên quy mô sản xuất còn nhỏ, công nghệ 
chưa tiên tiến 
 b. Nguyên nhân của những hạn chế  
 - Các cơ quan Nhà nước chưa hiểu rõ đặc điểm, vai trò của ngành Giấy, 
các cơ quan này lại muốn đẩy nhanh quá trình hội nhập 
 - Nhà nước chưa đánh giá đúng tầm  của ngành Giấy. 
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      2.4.2.2 Đối với các giải pháp tài chính vi mô 
 a. Những hạn chế 
 - Khó huy động vốn, thiếu vốn làm cản trở đầu tư dự án mới với công 
nghệ tiên tiến 
 - Quản lý chi phí KD chưa tốt, một số khoản mục chi phí còn ở mức cao 
 - Quản lý vốn, tài sản chưa tốt, hiệu suất sử dụng vốn thấp 
 b. Nguyên nhân của những hạn chế 
  - TCTGVN chưa thực sự chủ động, tích cực, vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào 
Nhà nước 
 - Trình độ công nghệ, trình độ quản lý của TCTGVN còn chưa cao… 

Tóm lại, trong chương 2 đã đánh giá NLCT của TCTGVN trên một số tiêu 
chí, phân tích tác động của việc sử dụng một số giải pháp tài chính cả vĩ mô và 
vi mô trong việc nâng cao NLCT của TCTGVN. Trên cơ sở đó chỉ ra những kết 
quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để hoàn thiện các giải pháp tài 
chính nâng cao hơn nữa NLCT của TCTGVN trong điều kiện hội nhập KTQT.  

 
Chương 3 

Hoàn thiện các Giải pháp tàI chính nâng cao năng lực 
cạnh tranh của tổng công ty giấy việt nam trong 

đIều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
 
3.1 Định hướng chiến lược phát triển ngành Giấy Việt Nam trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế 
   3.1.1 Quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển ngành Giấy  

Các quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển ngành Giấy được 
thể hiện thông qua các Văn kiện, Nghị quyết, chẳng hạn như: Văn kiện Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ X tháng 4 năm 2006 đã khẳng định: “Căn cứ vào nguồn 
lực và hiệu quả, Nhà nước tập trung đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư để phát triển 
những sản phẩm quan trọng  của nền kinh tế, như: lọc hoá dầu, khai thác quặng 
và luyện thép, phân bón, hoá chất, xi măng…, bột giấy gắn với trồng rừng…”  

Quy hoạch phát triển ngành Giấy theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã tuân thủ quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Giấy.  
   3.1.2 Dự báo về sự phát triển chung của nền kinh tế và ngành Giấy Việt Nam 
      3.1.2.1 Dự báo về sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam 
 Dự báo giai đoạn 2006 - 2010 tốc độ tăng trưởng GDP cả nước tăng trung 
bình khoảng trên 7,5%/năm, đến năm 2010 tỷ trọng các ngành sẽ là: công 
nghiệp, xây dựng chiếm 42 - 43%, dịch vụ chiếm 41% - 42%, nông nghiệp 
chiếm khoảng 15% - 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 14% - 16% 
      3.1.2.2 Vai trò của các tổng công ty Nhà nước trong việc chống lạm phát, 
đảm bảo an sinh xã hội 
       a. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm những năm gần đây 
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Trong những năm gần đây, giá cả các mặt hàng liên tục leo thang, tình 
hình lạm phát có xu hướng ngày càng tăng và diễn biến phức tạp 
    b. Vai trò của các tổng công ty Nhà nước trong việc hạn chế lạm phát, 
bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay 

Các công ty Nhà nước, đặc biệt là các Tổng công ty 91 vẫn có quy mô 
vượt trội, nắm giữ khối lượng vốn, tài sản rất lớn của nền kinh tế, cung cấp phần 
lớn sản phẩm cho xã hội, đặc biệt là những sản phẩm trọng yếu trong nền kinh 
tế quốc dân như điện, nước sạch, viễn thông, xi măng, xăng dầu, thép, giấy... là 
lực lượng chủ lực thực hiện các chính sách xã hội và ổn định chính trị – xã hội  
      3.1.2.3 Dự báo về sự phát triển  của ngành Giấy  Việt Nam 
 Trong giai đoạn 2006 - 2010, dự báo phát triển của nhu cầu tiêu dùng giấy 
Việt Nam sẽ ở mức bình quân 10% - 11%/năm, tức là đến năm 2010, mức tiêu 
dùng giấy bình quân đầu người sẽ đạt khoảng 22 - 23 kg/người/năm. Dự báo 
đến năm 2020, mức tiêu dùng giấy bình quân đầu người sẽ đạt mức 50 - 51 
kg/ng−êi/n¨m.  
   3.1.3 Định hướng phát triển ngành Giấy Việt Nam 
      3.1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp ngành Giấy Việt Nam 
 Một là, do tính tất yếu của KTTT;  
 Hai là, do quá trình hội nhập KTQT;  

Ba là, do sự cạnh tranh giữa các DN ngành Giấy ngày càng quyết liệt hơn; 
Bốn là, do sự cần thiết phải phát huy những lợi thế của nền kinh tế 

      3.1.3.2  Một số định hướng phát triển ngành Giấy Việt Nam   
   Thứ nhất, ngành Giấy phải được coi là một ngành kinh tế quan trọng 
 Thứ hai, phát triển ngành Giấy phải kết hợp với việc phát triển các vùng 
nguyên liệu giấy 
 Thứ ba, các dự án đầu tư mới, quy mô lớn cần ưu tiên sử dụng công nghệ 
tiên tiến, phù hợp với chủng loại và chất lượng sản phẩm của dự án. 
 Thứ tư, phát triển ngành Giấy không phân biệt thành phần kinh tế, đồng 
thời phải dựa trên cơ sở đa dạng hoá các nguồn lực trong nước và nước ngoài 
 Thứ năm, đầu tư phát triển ngành Giấy phải luôn chú trọng bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững.  
3.2 Các quan điểm định hướng sử dụng các giải pháp tài chính nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Giấy Việt Nam 
   3.2.1 Phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế 
 Việt Nam đã hội nhập KTQT và đã có những cam kết trong các tổ chức 
KTQT. Vì vậy các giải pháp tài chính áp dụng với TCTGVN không thể trái với 
các cam kết hội nhập. Các giải pháp này cần tận dụng những ưu đãi dành cho 
những nền kinh tế thu nhập thấp mới hội nhập. 
   3.2.2 Hạn chế bao cấp, giảm dần sự hỗ trợ của Nhà nước theo lộ trình hội 
nhập 
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 Bao cấp, hỗ trợ cao của Nhà nước có thể lại dẫn đến sự trì trệ, ỷ lại vào 
Nhà nước. Do đó phải giảm dần bao cấp và hỗ trợ theo lộ trình hội nhập  
   3.2.3 Sự hỗ trợ của Nhà nước giữ vai trò quan trọng, song, sự nỗ lực của 
chính TCTGVN mới giữ vai trò quyết định  
 Sự trợ giúp của Nhà nước là cần thiết trong những hoàn cảnh nhất định, 
nhưng Nhà nước không thể làm thay cho TCTGVN. Muốn tồn tại và phát triển, 
TCTGVN phải nỗ lực đứng trên đôi chân của chính mình.  
   3.2.4 Đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các DN 
 TCTGVN và các DN khác cùng kinh doanh trong ngành Giấy nói riêng và 
nền kinh tế nói chung thì không thể có quy định khác nhau; có luật, lệ khác 
nhau một cách phân biệt đối xử. Tất cả cùng tham gia một “sân chơi” chung 
phải có một “luật chơi” chung. 
   3.2.5 Đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán và ổn định 
  Các giải pháp đưa ra phải không mâu thuẫn với nhau để có thể thực hiện 
được và không làm khó cho DN. Ngoài ra, các giải pháp cần phải nhất quán 
không có những thay đổi lớn và áp dụng ổn định trong một thời gian dài 
3.3 Hoàn thiện Các giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của 
Tổng công ty Giấy Việt Nam 
   3.3.1 Các giải pháp từ phía Chính phủ 
      3.3.1.1 Giải pháp về thuế 

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, khắc phục những nhược điểm của chính sách 
thuế hiện hành, khuyến khích các DN phát triển, nâng cao NLCT, giải pháp về 
thuế cần hướng đến các mục tiêu: 

- Chính sách thuế phải tương đồng với hệ thống chính sách thuế của các 
nước, phù hợp với thông lệ quốc tế,  

- Giảm bớt số mức thuế trong từng sắc thuế, hạ thấp mức thuế đi đôi với mở 
rộng diện thu thuế đảm bảo vừa tăng thu cho NSNN vừa bồi dưỡng nguồn thu 

 - Mỗi loại thuế cần tập trung vào mục tiêu chính theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ  

- Công cụ thuế cần góp phần tích cực vào việc huy động mọi nguồn lực 
trong nước, đẩy mạnh tích luỹ vốn cho đầu tư chiều sâu 

- Việc cải cách hệ thống thuế phải giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa 
Nhà nước, DN,cổ đông và người lao động cũng như mối quan hệ lợi ích giữa quốc 
gia với quốc tế. 

* Đối với thuế xuất, nhập khẩu 
- Đối với các sản phẩm giấy nhập khẩu : Giảm thuế suất nhập khẩu các sản 

phẩm giấy theo cam kết nhưng không giảm quá nhanh gây bất lợi cho DN. Mặt 
khác, trong các đàm phán thương mại song phương, đa phương khác cần đàm 
phán để giữ mức thuế nhập khẩu sản phẩm giấy ở mức không quá thấp.  

- Đối với bột giấy nhập khẩu Giảm thuế suất nhập khẩu thông thường đối với 
bột giấy xuống 0% để giảm chi phí cho DN khi trong nước còn phụ thuộc quá 
nhiều vào bột giấy nhập khẩu.  
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- Đối với giấy loại nhập khẩu: Giảm thuế suất nhập khẩu giấy loại trong 
WTO xuống mức 0%; giảm thuế suất nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng 
giấy loại xuống còn 1%. Việc sử dụng giấy loại để sản xuất giấy cần được 
khuyến khích vì có chi  phí thấp và góp phần bảo vệ môi trường.  

* Đối với thuế giá trị gia tăng (VAT) 
 Giảm thuế suất thuế VAT xuống còn 5% với tất cả các mặt hàng giấy.  

Việc đề xuất giảm thuế VAT với các sản phẩm giấy xuất phát từ thực tế 
là: từ khi áp dụng thuế VAT thay cho thuế doanh thu, thuế mới này cao gấp 2 
lần thuế cũ, phần nào làm cho hiệu quả sản xuất của TCTGVN giảm sút hẳn.  

* Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 
 - Nhà nước hoàn trả lại số thuế TNDN đã thu cho phần thu nhập tái đầu tư 
của DN. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới... cần 
được miễn thuế thu nhập.  

- Thay vì giảm thuế TNDN trên phần lợi nhuận thu được do các hoạt động 
đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị... mang lại cần chuyển sang giảm thuế 
TNDN tính trên phần lợi nhuận tăng thêm so với mức bình quân của một số năm 
trước đó, khi chưa thực hiện đầu tư. 

- Cần có sự phân biệt về nghĩa vụ thuế TNDN giữa các DN có quy mô 
nhỏ, và quy mô lớn. Những DN quy mô nhỏ, thu nhập thấp dưới một mức nhất 
định đề nghị miễn thuế TNDN để DN có điều kiện tích luỹ và nâng dần NLCT 

 - Giảm thuế suất thuế  TNDN, có thể xuống mức 20% từ sau năm 2010. 
      3.3.1.2 Giải pháp về đầu tư    

* Hoạch định chính sách đầu tư   
 Chính sách của Nhà nước cần phải đánh giá đúng vị trí, vai trò của ngành 
Giấy nói chung, TCTGVN nói riêng. Cần có sự bình đẳng giữa cây nguyên liệu 
giấy với các cây công nghiệp khác  
 * Đối tượng đầu tư 
  Trong những năm sắp tới, Nhà nước và TCTGVN cần tập trung đầu tư cho 
các nội dung sau: 

Một là, vùng nguyên liệu giấy.  
Hai là, thiết bị ngành Giấy.  
Ba là, mở rộng chủng loại giấy.  
Bốn là, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.  
Năm là, hoạch định chính sách đầu tư nhà máy hợp lý.  
Sáu là, tăng cường đầu tư từ NSNN cho công tác đào tạo.  
* Cải tiến thủ tục đầu tư             

  Trong thời gian tới cần phải đổi mới công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, 
cải tiến thủ tục đầu tư để tránh thiệt hại, rủi ro cho DN.  
 * Chuyển dần từ tín dụng ưu đãi Nhà nước sang hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 
 Hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư sẽ gắn trách nhiệm của DN với dự án 
đầu tư, buộc các DN phải tính kỹ hiệu quả đầu tư, phải tìm cách nâng cao hiệu 
quả đầu tư.   
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* Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các dự án nhóm A 
 Để cho hợp lý thì phần vốn vay tín dụng thương mại của các dự án nhóm A 
cũng phải được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư như các dự án nhóm B, C. 

* Tăng cường hỗ trợ tài chính để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xúc tiến 
thương mại và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ công nghệ và xử lý 
môi trường của TCTGVN 
 - Nhà nước cần hỗ trợ tài chính cho các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc 
tiến thương mại để các DN ngành Giấy và TCTGVN vượt qua giai đoạn khó 
khăn.  

- Nhà nước cần tăng chi ngân sách để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 
Giấy vì đây là ngành kém hấp dẫn so với ngành khác và có chính sách ưu đãi 
cho đào tạo nhân lực của ngành Giấy, TCTVGN  
 - Nhà nước cũng cần quan tâm đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ 
Giấy và xử lý môi trường để khắc phục khó khăn về kinh phí nghiên cứu của 
TCTGVN. Việc áp dụng các hình thức hỗ trợ này là cần thiết và cũng không vi 
phạm các cam kết hội nhập 

* Tích cực đàm phán với các đối tác nước ngoài để tranh thủ các nguồn 
tín dụng ưu đãi  
 Nhà nước cần chủ động, tích cực đàm phán với các tập đoàn, các tổ chức 
và chính phủ nước ngoài để TCTGVN tranh thủ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi 
với lãi suất thấp, thời hạn dài. Những nguồn vốn này phù hợp với đặc điểm đầu 
tư ngành Giấy và đảm bảo sự thành công của dự án đầu tư 
      3.3.1.3 Giải pháp về tín dụng 

* Tín dụng ưu đãi Nhà nước 
 Một là, cải tiến các thủ tục cho vay theo hướng nhanh chóng, kịp thời, 
hiệu quả.  

Hai là, có ưu đãi nhất định với những dự án có ảnh lớn về kinh tế, xã hội, 
môi trường 
 * Tín dụng thương mại 
 Một là, các ngân hàng cần có quan điểm hiệu quả phù hợp  với đặc điểm 
các dự án của TCTGVN.  

Hai là, đảm bảo thời gian cho vay phù hợp với thời gian đầu tư.  
Ba là, các ngân hàng có chính sách linh hoạt đối với TCTGVN    

      3.3.1.4 Giải pháp về tỷ giá hối đoái 
  -  Lựa chọn mô hình tỷ giá thả nổi có sự quản lý của Nhà nước 
 - Mở rộng thị trường chính thức, hoàn thiện chính sách tỷ giá nhằm tác 
động tích cực đến NLCT của TCTGVN nói riêng, các DN nói chung       
 - Hạn chế việc tăng quá nhanh tỷ giá  
      3.3.1.5 Các giải pháp khác 
 Một số giải pháp rất quan trọng và cần thiết như: cải thiện môi trường 
kinh doanh ở Việt Nam; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; chú trọng đến 
vấn đề thực thi luật pháp, nâng cấp cơ sở hạ tầng... 
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   3.3.2 Các giải pháp từ phía Tổng công ty Giấy Việt Nam 
      3.3.2.1 Giải pháp về huy động vốn 

Trong điều kiện TCTGVN khó khăn về vốn, nhiều dự án của TCTGVN 
chậm được triển khai làm ảnh hưởng không tốt đến NLCT của TCT thì giải pháp 
về huy động vốn là giải pháp quan  trọng nhất. Trong đó, giải pháp được quan 
tâm nhiều là huy động vốn qua TTCK, tăng cường liên doanh với đối tác trong 
nước cũng như nước ngoài, tín dụng ngân hàng... 
      3.3.2.2 Giải pháp về sử dụng vốn, tài sản 
 a. Sử dụng vốn cố định  
 - Đổi mới thiết bị sản xuất một cách có trọng điểm.  

- Tăng cường khai thác tối đa năng lực của máy móc, thiết bị:  
- Lập kế hoạch đầu tư mua sắm, tăng giảm và khấu hao TSCĐ hàng năm 
- Điều chỉnh thời gian tính khấu hao TSCĐ 
- Tăng tỷ trọng đầu tư cho tài sản vô hình.  
b. Sử dụng vốn lưu động 
- Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu chi tiết một cách phù hợp 

với đặc điểm ngành  
- Thường xuyên theo dõi sự biến động của thị trường về các nguyên vật 

liệu chính như gỗ nguyên liệu, bột giấy, hoá chất...  
- Thường xuyên phân tích tình hình nhập khẩu các sản phẩm giấy để duy 

trì một lượng hàng tồn kho ở mức hợp lý nhất  
- Thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình dự trữ, phát hiện kịp thời 

tình trạng nguyên vật liệu, hàng hoá bị ứ đọng. 
      3.3.2.3 Giải pháp về phân phối lợi nhuận 
 - Để phân phối lợi nhuận hợp lý, trước hết phải có các giải pháp tạo ra 
nhiều lợi nhuận. 
 - Trích lập các quỹ DN hợp lý hơn: tăng quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự 
phòng tài chính, giảm quỹ khen thưởng phúc lợi 
 - Hoàn thiện công tác thanh, kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện kịp thời 
những bất hợp lý để có giải pháp khắc phục 
      3.3.2.4 Giải pháp về hạ thấp chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm  

Một là, TCTGVN cần tổ chức lại hệ thống các lâm trường để có nguồn 
nguyên liệu ổn định.  

Hai là, cải tạo công nghệ cũ, đầu tư công nghệ mới hiện đại hơn, quy mô 
lớn hơn.  

Ba là, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động để giảm chi phí tiền lương. 
Bốn là, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho TCTGVN.  
Năm là, tổ chức hệ thống thu mua giấy loại 

      3.3.2.5 Các giải pháp bổ trợ khác 
       a. Giải pháp về đầu tư cho công tác xúc tiến thương mại 

Những năm gần đây, TCTGVN đã có sự quan tâm đến công tác xúc tiến 
thương mại. Song, sự quan tâm này là chưa đủ. TCTGVN cần chi phí thoả đáng 
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cho các hoạt động này như: duy trì trang Web riêng, tăng cường quảng cáo trên 
truyền hình, chủ động tham gia các trương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến 
đầu tư  
      b. Giải pháp về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực  

Một là, đầu tư nâng cấp Trường đào tạo nghề Giấy ở phía Bắc, đầu tư xây 
dựng 01 Trường đào tạo nghề Giấy ở miền Nam.  

Hai là, điều chỉnh lại cơ cấu đào tạo và sử dụng lao động theo hướng hợp 
lý hơn, tăng tỷ trọng đào tạo lao động trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân 
lành nghề.  

Ba là, TCTGVN kiến nghị với Chính phủ để mở thêm khoa đào tạo 
chuyên ngành công nghiệp giấy tại một số trường đại học như: Đại học Lâm 
nghiệp Xuân Mai...  

Bốn là, có chính sách thu hút nhân tài về làm việc cho TCTGVN với mức 
đãi ngộ thoả đáng.  

Năm là, TCTGVN cần quan tâm đến công tác đào tạo lại, thường xuyên 
tổ chức các lớp học bồi dưỡng ngắn hạn.  

Sáu là, TCTGVN cần có chế độ thưởng phạt rõ ràng đối với công tác đào 
tạo, tự đào tạo của cán bộ, công nhân viên  
   c. Giải pháp về đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm 
 Để nâng cao chất lượng sản phẩm, TCTGVN cần chú ý cải tiến và đổi mới 
công nghệ, áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ISO 
      d. Giải pháp về đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh 

Một số giải pháp cụ thể là:  
- Ưu tiên đầu tư các dự án sản xuất bột giấy. 
- Từng bước đầu tư sản xuất những mặt hàng giấy mà nhu cầu thị trường 

lớn hoặc trong nước chưa sản xuất được. 
- Đầu tư những lĩnh vực kinh doanh mới. 

     e. Giải pháp về hoàn thiện mô hình công ty mẹ-công ty con 
Trong thời gian tới, sau khi đã hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công 

ty con được một thời gian nhất định, TCTGVN cần tổng kết, đánh giá đầy đủ 
hơn những ưu thế và tồn tại của mô hình này ở TCTGVN để có hướng hoàn 
thiện hợp lý hơn.  

Các giải pháp trên phải được tiến hành đồng bộ và điều quan trọng là 
TCTGVN phải thực sự cầu thị, chủ động sáng tạo trong điều kiện hội nhập.        

Tóm lại, Trên cơ sở lý luận và thực trạng NLCT cũng như vai trò của các 
biện pháp tài chính đối với NLCT của DN nói chung, TCTGVN nói riêng, 
chương 3 đã đưa ra các giải pháp nâng cao NLCT của TCTGVN. Các giải pháp 
được hoàn thiện theo hướng giảm bảo hộ, đẩy nhanh tiến trình hội nhập, giảm 
nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn đầu, phát huy nội lực của TCTGVN kết hợp 
với ngoại lực… Đó là những giải pháp thiết thực nâng cao NLCT của TCTGVN.   
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Kết luận 

 
 Bước vào hội nhập quốc tế, NLCT của TCTGVN là rất thấp. Chính phủ, 
các Bộ, ngành liên quan và TCTGVN đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao NLCT 
của TCTGVN. Tuy nhiên, những giải pháp đó chưa cải thiện đáng kể tình hình 
trên. Chính vì vậy, luận án “Các giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh 
tranh của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 
tế” được hoàn thành nhằm hoàn thiện về mặt lý luận vấn đề NLCT của DN, trên 
cơ sở đó, tìm ra các giải pháp (chủ yếu liên quan đến tài chính) nhằm nâng cao 
NLCT của TCTGVN. 
 Luận án đã đạt được các kết quả chủ yếu sau: 
 Thứ nhất, làm rõ thêm lý luận về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, 
NLCT của DN, các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của DN, vai trò của tài chính 
vĩ mô và vi mô đối với việc nâng cao NLCT của DN. 
 Thứ hai, hệ thống hoá vấn đề hội nhập KTQT, chỉ ra những cơ hội và 
thách thức của việc hội nhập KTQT đối với việc nâng cao NLCT của các DN 
nói chung, đặc biệt là DN ngành Giấy 
 Thứ ba, từ việc khảo sát kinh nghiệm của một số nước có những điều kiện 
tương đồng với Việt Nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm đáng quý đối với 
Chính phủ và TCTGVN trong việc sử dụng các giải pháp tài chính nhằm nâng 
cao NLCT của DN. 

Thứ tư, làm rõ hơn những đặc điểm riêng có của ngành Giấy, các DN 
ngành Giấy, những đặc điểm này ảnh hưởng đến NLCT của các DN ngành Giấy 
như thế nào. 
 Thứ năm, đánh giá thực trạng NLCT của TCTGVN trên nhiều mặt, 
nguyên nhân làm NLCT của TCTGVN còn yếu kém, trên cơ sở đó chỉ rõ kết 
quả đạt được cũng như những tồn tại của việc sử dụng các giải pháp tài chính 
nâng cao NLCT  của TCTGVN. 
 Thứ sáu, nêu những định hướng chủ yếu và quan điểm phát triển ngành 
Giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020. 
 Thứ bảy, trên cơ sở các vấn đề đã phân tích ở trên, lận án đã đề xuất hoàn 
thiện một số giải pháp từ phía Chính phủ và từ phía TCTGVN nhằm nâng cao 
NLCT của TCTGVN      
 Do NLCT của DN là một quá trình “động” và lâu dài, NLCT của DN lại 
chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố luôn biến động không ngừng, các nhân tố này 
dưới tác động của toàn cầu hoá, của sự phát triển của khoa học-công nghệ thế 
giới... càng biến chuyển nhanh và phức tạp nên dù đã có nhiều cố gắng, luận án 
không tránh khỏi các thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý chân thành của 
các nhà khoa học, thầy cô giáo và đồng nghiệp để hoàn thiện tốt hơn bản luận 
án cũng như quá trình nghiên cứu sau này.  
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